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TOM TAT

Mau dudi cta 395 lon so sinh giébng Pietrain khang stress nuéi tai Xi nghiép Chin nuéi Déng
Hiép Hai Phong dwoc str dung dé xac dinh kiéu gen halothane (CC, CT va TT) nhdm nghién cru anh
hwéng cua kiéu ghép déi giao phéi (3CCxQCC, FCCxQCT, SCTxQCC va ICTxQRCT) dén tan sé kiéu
gen halothane d&i sau. Anh hwéng cua kiéu gen dén sinh trwédng ciing dwoc nghién ciru trén 174 Ion
60 ngay tudi; 96 Ion 5,5 thang tudi; do day m& lwng, doé day co than va ty 1é nac wéc tinh trén 117 lon;
tang khéi lwong trung binh/ngay cua 89 con. Cac két qua cho thay: Viéc ghép doéi giao phédi anh
hwéng t&i tin sé kiéu gen doi sau. O cong thirc ghép doéi giao phdi FCCxQCT va JCTxQCT, tin sb
kiéu gen c6 chira allen T d&i sau da giam xudng. O 2 cong thirc con lai ($CCxQCC va ICTxQCC), tan
s6 kidu gen d&i sau xuét hién phu hop v&i tin sé Iy thuyét. Kidu gen halothane (CC va CT) khéng anh
hwéng dén cac chi tieu khéi lwong & 2,0 va 5,5 thang tudi, tang khéi lwong, dé6 day mé lwng, do day
co’ than va ty 1é nac.

Tir khoa: Piétrain khang stress, sinh trwéng, tan sé kiéu gen halothane.

SUMMARY

A total of 395 tail samples of stress negative Piétrain new born piglets from the pig farm of Dong
Hiep Haiphong were used to determine halothane genotypes (CC, CT and TT) in order to study the
effect of mating type (JCCxQCC, JCCxQRCT, JCTxRCC, and JCTxQCT) on halothane genotype
frequencies. Effects of genotype on live weight (174 pigs of 2 month old, 96 pigs of 5.5 month old),
back fat thickness, loin muscle thickness and lean percentage (117 pigs), average daily gain (89 pigs)
were also studied. Results showed that the mating type affected halothane genotype frequencies in
the progeny. For the mating type JCCx?CT and SCTxQCT, the genotype containing allele T was
reduced in the next generation; in the rest two genotypes ({CCx?CC and JCTx?CC) the halothane
allele frequency in the offspring was consistent with the theoretical frequency. The halothane
genotypes CC and CT did not affect live weights at 2.0 and 5.5 months of age, average daily gain, back
fat thickness, loin muscle thickness and lean percentage.

Key words: Growth, halothane genotype frequency, stress negative Piétrain.
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Anh hwéng cla allen halothane dén kha nang sinh trwéng cda lon va sy xuét hién tan sb kiéu gen...

1. DAT VAN DE

Ky thuat di truyén phan ti dang dudc
ung dung rong rai trong linh vuc chon loc va
nhan gidong vat nudi. Doi véi chian nudi lon,
nhiing hiéu biét vé anh hudng caa cac gen
dén ning suit sinh san, sinh trudng, chat
lugng thit nhu gen halothane, IGF2... da
dugc ting dung trong chon loc nhim nang cao
ning suét va cai thién chét luong san pham.
Gen halothane dudc biét dén sé6m nhat va cé
anh hudng ré rét dén kha niang khang stress,
sinh trudng va chit lugng thit (Sather va cs.,
1991; Jones va cs., 1988; Pommier va cs.,
1992). Lon Piétrain ctia Bi dugc biét dén véi
ty 1é nac cao (>60%) va tan sd kiéu gen TT
duong tinh véi halothane rat cao (Hanset va
cs., 1983). Tuy nhién, kiéu gen TT da lam
giam tang khoi lugng va tang ty 1é thit PSE.
Véi su trg gitp ctua di truyén phan tu, viéc
chon loc da gép phan lam gidm ty 1& lgn
mang kiéu gen TT trong quan thé Ilgn
Piétrain.

Nam 2007, dan lgn thuidn Piétrain
khang stress (Piétrain RéHal) da dudc nhap
tu Bi, nudi thich nghi va nhan giong thuan
ching tai Xi nghiép Chan nuo6i Péng Hiép
Hai Phong. Két qua budc dau cho thay, dan
lon c6 trién vong phat trién tét trong diéu
kién trang trai tai Hai Phong, Viét Nam (D6
Diic Luc va cs., 2008). Trong 3 nam qua, tat
ca cac 6 dé cia dan lon nay déu duge kiém
tra kiéu gen halothan. Viéc chon loc ghép dbi
giao phéi da dugc thuc hién trén co sé kiéu
gen va ning suit sinh truéng. Nghién ctu
nay nham xac dinh anh hudng cta viéc ghép
d61 giao phdi theo kiéu gen halothane dén su
xuét hién cia tan sé kiéu gen va kha nang
sinh trudng & doi sau.

2. VAT LIEU VA PHUONG PHAP
NGHIEN CUU

2.1. Vat ligu

Lon Piétrain khang stress thuan chiing
sinh ra ti dan goéc nhap tiu Vuong quéc Bi
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nudi tai Xi nghiép Chan nuoi Déng Hiép Hai
Phong trong thoi gian tu 10/2008 dén
10/2010 véi 4 kiéu ghép dbi giao phéi theo
kiéu gen halothane (CCxCC, CCxCT, CTxCC
va CTxCT).

MAu duoi cua 395 lgn so sinh dudc st
dung dé xac dinh kiéu gen halothane. Khéi
lugng 2 thang tudi cta 174 lgn; khoi lugng
5,5 thang tudi cta 96 lon; d6 day md lung, d6
day co thin va ty 1& nac uéc tinh 6 5,5 thang
tudi ctia 117 lgn; tiang khéi lugng trung
binh/ngay tit 2 dén 5,5 thang tudi ca 89 lgn.

2.2, Phuong phap nghién ctu
2.2.1. Xdc dinh kiéu gen halothane

MAu duéi sau khi 18y tit lon con so sinh
dude van chuyén bing binh da lanh va bao
quan 6 nhiét do -50°C cho dén khi phan tich.
Xac dinh kiéu gen halothane cta tiing ca thé
dugc thuc hién tai Phong Thi nghiém Bo6
mén Di truyén - Giéng, Khoa Chin nudi &
Nuoi trong thuy san, Trudng Dai hoc Néng
nghiép Ha Néi.

Tach chiét ADN ti mau dudi theo quy
trinh ctia Sambrook va cs. (1989). San phdm
tach chiét dudc kiém tra trén may quang phd
véi cong thiic tinh néng d6 ADN 1a CADN =
ODy4 x d6 pha lodng x 50ug. D6 tinh sach
cia cac mau ADN tach chiét (ODyg,./
OD,g,) dat ti 1,52 - 1,75 1a dam bao dé
thuc hién phan ting PCR.

Phan tng PCR nhin gen halothane
dugc thuc hién dua vao phuong phap cua
Otsu va cs. (1992) va Nakajima va cs.
(1996). Phan ting dudc chia thanh 4 giai
doan: 1) 94°C - 3 phit, 2) 35 chu ky (94°C -
1 phtt, 64°C -1 phut, 72°C - 2 phit), 3) 72°C
- 8 phit va 4) 4°C-c0. Thé tich 25 ul caa
phan tng géom: 2 pl ADN khuén; 0,5 pl
dNTP (10mM); 0,25 ul Taqg ADNpolymerase
(bufl), 2,5 ul buffer, 1,5 pl MgCl (25mM),
15,75 ul H,0O va 1,25 pl ciap moi dic hiéu
(Forward, 5’-TCC AGT TTG CCA CAG GTC
CTA CCA-3’; 1,25 ul Reverse 5-ATT CAC
CGG AGT GGA GTC TCT GAG -3).
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San pham PCR dudc cit bdi enzyme han
ché& Hhal & 37°C trong 4 - 12 gié (san phim
PCR: 10 pl; Hhal: 1,5 pl; Buffer: 2 ul; H,O:
18 ul). Pién di san phidm cit enzyme trén
thach agaro 3%. So sanh véi gene ruler
TM100bp DNA lader 50 pg (code SM0241 -
Fermentas) bang trén thach sau khi da
nhudm bang ethidium bromide.

2.2.2. Cdc chi tiéu sinh trudng

Khéi lugng ctaa tiung lon duge xac dinh
vao thoi diém 2 va 5,5 thang tudi tuong tng
v6i khéi lugng bat dau va két thdc thi
nghiém. Téng khéi lugng trung binh/ngay
duge xac dinh dua vao khéi lugng bat dau va
két thic thi nghiém.

D6 day md lung va d6 day co thin duge
do trén ting lon séng bing may siéu Am
Agroscan AL véi dau do ALAL350 (ECM,
France) & vi tri ti xuong sudn cudi cung,
cach dudng sdng lung 6 cm theo phuong
phap do ctia Youssao va cs. (2002) trén Ign
Piétrain RéHal. Uéc tinh ty 1& nac thong qua
do day mé lung va d6 day co thian bing
phuong trinh hoéi quy dudec B6 Néong nghiép
Bi khuyén cao (1998):

Y =59,902386 - 1,060750 X1 + 0,229324 X2

Trong dé:

Y = Ty 1& nac uéc tinh ctia than thit (%),

X1 = D6 day md lung (bao gém ca da)

tinh bing mm,
X2 = Do day thin thit tinh bang mm.

2.3. Phan tich s6 liéu

S6 litu duge xt 1y bang phan mém SAS
9.1. Kiém dinh mtic d6 phu hop clia tan sé
kiéu gen halothane quan sat bang phép thi
x%. Mb hinh tuyén tinh téng hop (GLM) dugc
st dung dé xac dinh mutc do anh hudng caa
cac y&u t6 thi nghiém (kiéu gen, tinh biét,
Ita) cac chi tiéu sinh trudng. Do s6 ngay can
khoi lugng va do d6 day md lung, co than va
ty 1& nac khong hoan toan dugc thuc hién
ding 2,0 va 5,5 thang tudi nén s6 ngay nudi
thuc t& tai thoi diém can do duge st dung
nhu hiép phuong sai. Yéu t6 lta dudc coi nhu

khéi dé tang hé s xac dinh trong mé hinh

phan tich s6 liéu vi vay sé khong dé cap dén

két qua qua cac lta trong nghién ciiu nay:
yijkmn = p+ o + B + v + (0xB)ij + Agjiom + Eijicmn

Trong do:

yijkmn- gia tri quan sat thi m cua chi

tiéu nghién ctu & kiéu gen i, tinh
biétjvalaa k

u - trung binh cua chi tiéu nghién ctiu

a; - anh hudng caa kiéu gen i (CC va CT)

B anh hudng cua tinh biét j (duc va cai)

Y- anh hudng ctia lta k (1, 2, 3 va 4)

(axB);- anh hudng tuong tac giia kiéu

gen i va tinh biét j

Agjm- @nh hudng cua s6 ngay nuéi (hiép

phuong sai)

Eijkmn - S21 80 Ngau nhién.

Ubéc tinh gia tri trung binh binh phuong
bé nhat (LSM), sai sd ctua trung binh binh
phuong bé nhit (SE) bing cau lénh lsmeans
véi so sanh cip bang pdiff hiéu chinh Tukey.

3. KET QUA VA THAO LUAN

3.1. Tan s6 kiéu gen halothane ctua dan
lgn Piétrain khang stress

Trong tong s6 395 lgn duge kiém tra co
306 mang kiéu gen halothane CC, 88 mang
kiéu gen CT va 1 mang kiéu gen TT véi ty 1é
tuong tng la 77,47; 22,28 va 0,25%. Nha c6
su chon loc va ghép d6i giao phéi theo kiéu
gen halothane, ty 1& lgn mang kiéu gen TT
da giam dang ké (0,25%) (Bang 1).

Néu khong c¢6 su kiém soat, chon loc va
ghép doi giao phéi, tAn s6 kiu gen TT trong
quan thé lgn Piétrain sé c6 ty 1é rit cao.
Hanset va cs. (1983) da tim thay ty 1& lon
duc va lgn cai mang kiéu gen TT tuong tng
la 88,47% va 93,30%. Téng s6 1557 lgn
Piétrain tit 3 Trung tAm kiém dinh cta Phap
c6 128 CC, 334 CT va 1095 TT tuong tng
8,22; 21,45 va 70,33% (Mérour va cs., 2009).
Ty 1é lgn mang kiéu gen TT & Landrace &
Thuy Si 17,70% nam 1978 xudéng con 1,1%
nam 1983 (Schwrer, 1988).
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Bang 1. Tan s6 kiéu gen mong dgi va thuc t€ & doi sau véi cac kiéu giao phéi khac nhau

Cong thire Kiéu gen Dung lwgng mau  Tan sb kiéu gen quan sat  Tan sb kiéu gen Iy thuyét P
CcC 185 1,00 1,00

4CCxQCC CT 0 0 0 Exact fit
TT 0 0 0
CcC 75 0,61 0,50

JdCCxQCT CT 47 0,39 0,50 0,011
TT 0 0 0
CcC 36 0,53 0,50

dCTxQCC CT 32 0,47 0,50 0,628
TT 0 0 0
CcC 10 0,50 0,25

dCTxQCT CT 9 0,45 0,50 0,016
TT 0,05 0,25

Téng s6 395

Két qua bang 1 cho thay 185 lon (100%)
mang kiéu gen CC sinh ra tit cong thic ghép
d6i giao phdi theo kiéu gen halothane
CCxCC. Tan s6 kiéu gen d6i sau hoan toan
gidng vdi tan s6 kiéu gen mong doi theo ly
thuyét (Exact fit). Nguge lai, véi cong thic
ghép d6i giao phdi CTxCT thi tdn s6 kiéu
gen TT xu4t hién rat thap (0,05) so vdi tan
s6 mong dogi (0,25) trong khi d6 kiéu gen CC
lai xuat hién véi tin s6 cao gdp 2 lan (0,50)
so véi 1y thuyét. Theo qui luat caa Mendel,
ty 1& kiéu gen & doi sau trong kiéu giao phdi
nay la CC, CT va TT véi tan s tuong tng 1a
0,25; 0,5 va 0,25. Tuy nhién tdn suit quan
sat dudc khong theo qui luat Mendel (P =
0,016). Nhu vay, cac ca thé mang kiéu gen
dong hogp ti lan TT c6 stc song kém hon
nhiéu so vé6i cac ca thé mang kiéu gen dong
hgp tu tréi (CC) ho#c di hgp ti (CT). Mit
khac, dung lugng mau bé (20 mau) c6 thé la
nguyén nhan tdn sé quan sat khong tuan
theo qui luat Mendel.

Véi kiéu ghép d6i giao phsi CTxCC, tan
s6 kiéu gen & doi sau phit hop véi ly thuyét
(P=0,628). Vi kiéu ghép d6i giao phéi
CCxCT, theo ly thuyét doi sau c6 2 kiéu gen
CC va CT véi tan s6 tuong tng 1a 0,50 va
0,50. Tuy nhién trong két qua nghién ciu
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nay, tan sé quan sat tuong tng 1a 0,61 va 0,39
(Bang 1). Su xuét hién cta kiéu gen CT thap
hon so véi 1y thuyét (P = 0,011). Lon me mang
allen T trong thoi gian mang thai c6 thé anh
hudng truc tiép dén qua trinh hinh thanh va
phét trién nhiing bao thai c6 kiéu gen CT.
Nhu vay, viéc st dung lon me c6 kiéu gen CT
da lam gidam s6 lugng cling nhu tan s6 xuat
hién cta ddi sau mang kiéu gen CT.

Nhu vay, déi véi ca 4 kiéu ghép doi giao
phéi theo kiéu gen halothan, tdn s6 xuit
hién céc kiéu gen c6 chiia allene T trong thuc
té& déu thap hon so véi 1y thuyét. Két qua cua
nghién ctiu nay phu hgp véi cong bo cua
Nguyén Ngoc Tuan va Tran Thi Dan (2003).
Nhém tac gia nay két luan réng su xudt hién
cua cac kiéu gen halothane c¢6 chta allele T
rat thap trong quan thé. Khi nghién ctiu tan
s6 kiéu gen halothane trén lon Landrace,
Yorkshire va F1 (Landrace x Yorkshire),
Dinh Vin Chinh va cs. (1998) cting tim thay
kiéu gen TT xudt hién véi tAn s rat thap
(cac ty lé tuong ting 14 1,55; 16,67 va 0%).

3.2. Sinh trudng cua lgn Piétrain khang
stress

Kiéu gen halothane khéng anh hudng
dén tat ca cac chi tiéu nghién ciu (P>0,05).
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Bang 2. Mdic dd Anh hudng cua cac yéu t6 dén kha ning sinh trudng
cua lgn Piétrain

Chi tigu - ____ Yeulo —_ ~

Kiéu gen Tinh biét L&ra Kiéu gen x Tinh biét (%)
Khéi lwong 2 thang tudi NS NS b NS 16,64
Khéi lvong 5,5 thang tudi NS NS NS NS 16,94
Tang khéi lwong trung binh/ngay NS NS NS * 20,51
D6 day mé lung NS * * NS 26,59
Do day co than NS ** * NS 27,90
Ty Ié nac NS NS * NS 13,26

Ghi chii: * P<0,05 ; ** P< 0,01 ; *** P<0,001 ; NS P >0,05; R? H¢ s6 xdc dinh

Tinh biét chi dnh hudng dén d6 day md
lung (P<0,05) va do day co than (P<0,01).
Lta dé c6 anh hudng rd rét dén khéi luong
lon & 2 thang tudi (P<0,001), d6 day mé lung
(P<0,01), d0 day co thian va ty l& nac
(P<0,05). Mic du kiéu gen va tinh biét khong
anh hudéng dén ting khéi lugng cta lon,
nhung lai tén tai méi tuong tac gitia 2 yéu to
nay (P<0,05). Hé s6 xac dinh (R) thap nhat &
ty 1& nac (13,26%) va cao nhit 6 dd co thin
(27,90%) (Bang 2).

3.2.1. Anh hudng cia kiéu gen halothane
(CCva CT)

Khoi lugng 2 thang tudi cua lgn mang
kiéu gen CT c¢6 xu hudéng cao hon & lon mang
kiéu gen CC. Tuy nhién dén thoi diém 5,5
thang tudi lai ¢6 xu huộng nguge lai. Chinh
vi vy ma ting khéi lugng va do day co thin
6 kiéu gen CC ciing c¢6 xu huéng cao hon &
CT (Béng 3).

Tang khéi lugng 6 lgn ¢6 kiéu gen CC c6
xu huéng cao hon CT chinh vi vy d6 day md
lung cua lon c6 kiéu gen CC cao hon CT.
Tuong tu, d6 day co thin & kiéu gen CC ciing
c6 xu hudng cao hon. M#c du vay, anh hudng
cta kiéu gen halothane dén cac chi tiéu
nghién ctu déu khéng c6 ¥ nghia thong ké
(P>0,05).

3.2.2. Anh hudng ciia tinh biét (duc va cdi)

Khéi lugng 2 thang tudi ctia lon cai va
duc 1an lugt 1a 13,90 va 13,33 kg; & 5,5 thang
tudi tuong tng 1a 70,96 va 69,87 kg. Tang
khội lugng trung binh/ngay § lon cai va duc

tuong tng 1a 537,563 va 525,22 g (Bang 4).
Khong c6 sy sai khac 6 c4c chi tiéu nay gitia
Ign cai va duc (P>0,05). Ngudc lai, md lung
va co thin 6 lgn cai day hon so véi duc
(P<0,05). Mac du c¢6 d6 day mé lung cao hon,
nhung ty 1& nac khéng c6 su sai khac so véi
con duc vi day co than 6 lon cai cao hon.

Schirvel va Hanset (1988), Leach va cs.
(1996), Youssao va cs. (2002), Hanset va cs.
(1995) da nghién cttu anh hudng cua gidi
tinh dén ting khéi lugng va ty 1é nac. Cac
tac gia déu cé chung két luan rang: ting
khéi lugng 6 lgn duc cao hon lgn cai, nhung
ty 1& nac lai thap hon. Tang khéi lugng va ty
1é nac khong c6 su sai khac gitia lgn duc va
lon cai c6 thé do lon duc trong nghién ctu
nay déu 1a duc hau bi (khong thién).

3.2.3. Anh huéng tuong tdc giita kiéu gen
halothan va tinh biét

Cé6 su khéc biét vé tang khéi luong gitia
lon duc va cai mang cac kiéu gen halothane
khac nhau (P<0,05). Lon duc mang kiéu gen
CT cho ting khéi lugng thap nhat (500,11 g),
ngugce lai lgn duc mang kiéu gen CC lai cho
ting khéi ludgng cao nhat (550,32 g). Tuy
nhién khéng c6 su sai khac vé ting khéi lugng
gitia lon duc va cai mang kiéu gen CC so véi
lon cai mang kiéu gen CC va CT (Bang 5). 0
cac chi tiéu con lai (khéi lugng 6 2 va 5,5
thang tuéi, d6 day md lung, co than va ty 1&
nac khong cé6 su khac biét (P>0,05); tuy
nhién lgn duc mang kiéu gen CT thanh tich
c6 xu huéng thap hon (Bang 5).
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Bang 3. Ning suit sinh trudng ctia lon Piétrain theo kiéu gen halothane

Chi tieu ce cT
n LSM SE n LSM SE
Khéi luong 2 thang tudi (kg/con) 125 13,23 0,33 49 14,00 0,48
Khéi lvong 5,5 théng tudi (kg/con) 59 71,59 122 37 69,24 142
E;?Okgééri\ '; g ;L‘;”tgugii ?g;”gay 55 54127 943 34 52148 10,07
D6 day m& lung & 5,5 thang tudi (mm) 74 7,86 0,20 43 7,74 0,25
D6 day co thin & 5,5 thang tudi (mm) 74 49,37 0,88 43 4739 1,06
Ty 18 nac & 5,5 thang tudi (%) 74 62,89 0,26 43 62,56 0,32

Ghi chu: Trong cung mét hang, nhiing gia tri trung binh khong co chir cai chung nhau, sai khdac ¢ mirc y nghia P < 0,05

Bang 4. Nang suit sinh trudng ctia Ign Piétrain theo tinh biét

Chi tieu cal Bue

n LSM SE n LSM SE
Khéi lwong 2 thang tudi (kg/con) 88 13,90 0,40 86 13,33 0,41
Khéi lwong 5,5 thang tudi (kg/con) 54 70,96 1,24 42 69,87 1,41
g g rnngsy o smm ess w smm o
Do day m& lwng & 5,5 thang tudi (mm) 63 8,12° 0,21 54 7,48 0,24
D6 day co thén & 5,5 thang tudi (mm) 63 50,38° 0,91 54 46,38" 1,02
Ty 1& nac & 5,5 thang tudi (%) 63 62,85 0,28 54 62,61 0,31

Ghi chu: Trong cung mgt hang, nhitng gia tri trung binh khong co chir cai chung nhau, sai khac ¢ mirc y nghia P < 0,05

Bang 5. Nang suat sinh truéng ctia lgn Piétrain theo kiéu gen holothane va tinh biét

Chi tié CCxCai CCxbuc CTxCai CTxbuwc
I tleu

N LSM SE n LSM SE n LSM SE n LSM SE
Khoi luong 2thang ¢, 13,36 0,43 61 1310 045 24 1444 067 25 1356 0,66
tudi (kg/con)
Khoi luong 5.5 35 7047 148 24 7272 180 19 7145 195 18 67,02 205
thang tudi (kg/con)
Tang khéi lwong
trung binh/ngay tir 32 53222® 1141 23 550,32° 13,93 18 542,84® 1500 16 500,11° 15,83
2,0 dén 5,5 thang
tudi (g)
Do day m& lung © 41 810 0,26 33 762 029 22 814 0,33 21 7,34 0,36
5,5 thang tudi (mm)
Do day co than o 41 50,08 112 33 4776 123 22 4979 140 21 4500 153
5,5 thang tudi (mm)
Tylénaco 5,5 41 6301 034 33 6278 037 22 6268 042 21 6244 046

thang tudi (%)

Ghi chu: Trong cung mot hang, nhitng gid tri trung binh khong co chir cai chung nhau, sai khdac ¢ murc y nghia P < 0,05
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Db Pure Luc, Nguyén Chi Thanh, Bui Van Dinh, Vi Pinh Tén, F.Farnir, P.Leroy va Bdng Vii Binh

4. KET LUAN

Viéc ghép do6i giao phoi da c6 anh hudng
t6i tAn s6 kiéu gen doi sau. O cong thic ghép
d6i giao phoi CCxCT va CTxCT, tan kiéu gen
c6 chiia allen T ¢ doi sau d& gidm xudéng, ¢ 2
cong thiic con lai (CCxCC va CTxCC) tan s6
kiéu gen ¢ d0i sau xudt hién phu hgp véi tan
s0 ly thuyét. Trong cong thiic ghép do6i giao
phoi, néu con duc 1a CT va con cai la CC, tan
s6 cac kiéu gen & doi sau xudt hién sé phu
hop véi 1y thuyét (P=0,628), ngudc lai néu
con duc 1a CC va con cai 1a CT, cac ca thé c6
kiéu gen chita allen T sé xudt hién véi s6
lugng thap hon so véi 1y thuyét.

Kiéu gen halothane (CC va CT) khong
anh hudng dén cac chi tiéu khoi luong 6 2 va
5,5 thang tudi, tang khéi lugng, do day ms
lung, d6 day co thin va ty 1& nac. Tinh biét
chi anh huéng dén do day md lung va do day
o than. Lon duc mang kiéu gen CT c6 ting
khéi lugng thap nhat.

L&i cam on

Nhém tac gia xin chin thanh cam on Bd
Gido duc va Pao tao da hé tro kinh phi dé
thuc hién nghién ctiu nay; Ban giam déc va
tap thé can bo cong nhan vién Xi nghiép
Chan nuoi DPéng Hiép, Hai Phong da phéi
hop va tao diéu kién dé theo ddi va thu thap
cac thong tin ctia dan lgn; PGS. TS Nguyén
Viét Khong, PGS. TS Phan Xuan Hao va
ThS Nguyén Hoang Thinh da c6 nhiing déng
g6p quy bau dé hoan thién quy trinh PCR,
tach triét ADN; hoc vién cao hoc Nguyén Thi
Hai da hd trg trong viéc phan tich mau.
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TÓM TẮT


Mẫu đuôi của 395 lợn sơ sinh giống Pietrain kháng stress nuôi tại Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp Hải Phòng được sử dụng để xác định kiểu gen halothane (CC, CT và TT) nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của kiểu ghép đôi giao phối (♂CC(♀CC, ♂CC(♀CT, ♂CT(♀CC và ♂CT(♀CT) đến tần số kiểu gen halothane đời sau. Ảnh hưởng của kiểu gen đến sinh trưởng cũng được nghiên cứu trên 174 lợn 60 ngày tuổi; 96 lợn 5,5 tháng tuổi; độ dày mỡ lưng, độ dày cơ thăn và tỷ lệ nạc ước tính trên 117 lợn; tăng khối lượng trung bình/ngày của 89 con. Các kết quả cho thấy: Việc ghép đôi giao phối ảnh hưởng tới tần số kiểu gen đời sau. Ở công thức ghép đôi giao phối ♂CC(♀CT và ♂CT(♀CT, tần số kiểu gen có chứa allen T đời sau đã giảm xuống. Ở 2 công thức còn lại (♂CC(♀CC và ♂CT(♀CC), tần số kiểu gen đời sau xuất hiện phù hợp với tần số lý thuyết. Kiểu gen halothane (CC và CT) không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu khối lượng ở 2,0 và 5,5 tháng tuổi, tăng khối lượng, độ dày mỡ lưng, độ dày cơ thăn và tỷ lệ nạc.


Từ khoá: Piétrain kháng stress, sinh trưởng, tần số kiểu gen halothane.


SUMMARY


A total of 395 tail samples of  stress negative Piétrain new born piglets from the pig farm of Dong Hiep Haiphong were used to determine halothane genotypes (CC, CT and TT) in order to study the effect of mating type (♂CC(♀CC, ♂CC(♀CT, ♂CT(♀CC, and ♂CT(♀CT) on halothane genotype frequencies. Effects of genotype on live weight (174 pigs of 2 month old, 96 pigs of 5.5 month old), back fat thickness, loin muscle thickness and lean percentage (117 pigs), average daily gain (89 pigs) were also studied. Results showed that the mating type affected halothane genotype frequencies in the progeny. For the mating type ♂CC(♀CT and ♂CT(♀CT, the genotype containing allele T was reduced in the next generation; in the rest two genotypes (♂CC(♀CC and ♂CT(♀CC) the halothane allele frequency in the offspring was consistent with the theoretical frequency. The halothane genotypes CC and CT did not affect live weights at 2.0 and 5.5 months of age, average daily gain, back fat thickness, loin muscle thickness and lean percentage.


Key words: Growth, halothane genotype frequency, stress negative Piétrain. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Kỹ thuật di truyền phân tử đang được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực chọn lọc và nhân giống vật nuôi. Đối với chăn nuôi lợn, những hiểu biết về ảnh hưởng của các gen đến năng suất sinh sản, sinh trưởng, chất lượng thịt như gen halothane, IGF2... đã được ứng dụng trong chọn lọc nhằm nâng cao năng suất và cải thiện chất lượng sản phẩm. Gen halothane được biết đến sớm nhất và có ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng kháng stress, sinh trưởng và chất lượng thịt (Sather và cs., 1991; Jones và cs., 1988; Pommier và cs., 1992). Lợn Piétrain của Bỉ được biết đến với tỷ lệ nạc cao (>60%) và tần số kiểu gen TT dương tính với halothane rất cao (Hanset và cs., 1983). Tuy nhiên, kiểu gen TT đã làm giảm tăng khối lượng và tăng tỷ lệ thịt PSE. Với sự trợ giúp của di truyền phân tử, việc chọn lọc đã góp phần làm giảm tỷ lệ lợn mang kiểu gen TT trong quần thể lợn Piétrain.


Năm 2007, đàn lợn thuần Piétrain kháng stress (Piétrain RéHal) đã được nhập từ Bỉ, nuôi thích nghi và nhân giống thuần chủng tại Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp Hải Phòng. Kết quả bước đầu cho thấy, đàn lợn có triển vọng phát triển tốt trong điều kiện trang trại tại Hải Phòng, Việt Nam (Đỗ Đức Lực và cs., 2008). Trong 3 năm qua, tất cả các ổ đẻ của đàn lợn này đều được kiểm tra kiểu gen halothan. Việc chọn lọc ghép đôi giao phối đã được thực hiện trên cơ sở kiểu gen và năng suất sinh trưởng. Nghiên cứu này nhằm xác định ảnh hưởng của việc ghép đôi giao phối theo kiểu gen halothane đến sự xuất hiện của tần số kiểu gen và khả năng sinh trưởng ở đời sau.


2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
      NGHIÊN CỨU

2.1. Vật liệu 


Lợn Piétrain kháng stress thuần chủng sinh ra từ đàn gốc nhập từ Vương quốc Bỉ nuôi tại Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp Hải Phòng trong thời gian từ 10/2008 đến 10/2010 với 4 kiểu ghép đôi giao phối theo kiểu gen halothane (CC(CC, CC(CT, CT(CC và CT(CT).


Mẫu đuôi của 395 lợn sơ sinh được sử dụng để xác định kiểu gen halothane. Khối lượng 2 tháng tuổi của 174 lợn; khối lượng 5,5 tháng tuổi của 96 lợn; độ dày mỡ lưng, độ dày cơ thăn và tỷ lệ nạc ước tính ở 5,5 tháng tuổi của 117 lợn; tăng khối lượng trung bình/ngày từ 2 đến 5,5 tháng tuổi của 89 lợn.


2.2. Phương pháp nghiên cứu


2.2.1. Xác định kiểu gen halothane

Mẫu đuôi sau khi lấy từ lợn con sơ sinh được vận chuyển bằng bình đá lạnh và bảo quản ở nhiệt độ -500C cho đến khi phân tích. Xác định kiểu gen halothane của từng cá thể được thực hiện tại Phòng Thí nghiệm Bộ môn Di truyền - Giống, Khoa Chăn nuôi & Nuôi trồng thuỷ sản, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.


Tách chiết ADN từ mẫu đuôi theo quy trình của Sambrook và cs. (1989). Sản phẩm tách chiết được kiểm tra trên máy quang phổ với công thức tính nồng độ ADN là CADN = OD260 ( độ pha loãng ( 50(g. Độ tinh sạch của các mẫu ADN tách chiết (OD260nm/ OD280nm) đạt từ 1,52 - 1,75 là đảm bảo để thực hiện phản ứng PCR. 


Phản ứng PCR nhân gen halothane được thực hiện dựa vào phương pháp của Otsu và cs. (1992) và Nakajima và cs. (1996). Phản ứng được chia thành 4 giai đoạn: 1) 940C - 3 phút, 2) 35 chu kỳ (940C - 1 phút, 640C -1 phút, 720C - 2 phút), 3) 720C - 8 phút và 4) 40C-(. Thể tích 25 (l của phản ứng gồm: 2 (l ADN khuôn; 0,5 (l dNTP (10mM); 0,25 (l Taq ADNpolymerase (5u/l), 2,5 (l buffer, 1,5 (l MgCl (25mM), 15,75 (l H2O và 1,25 (l cặp mồi đặc hiệu  (Forward, 5’-TCC AGT TTG CCA CAG GTC CTA CCA-3’; 1,25 (l Reverse 5’-ATT CAC CGG AGT GGA GTC TCT GAG -3’).  


Sản phẩm PCR được cắt bởi enzyme hạn chế HhaI ở 37oC trong 4 - 12 giờ (sản phẩm PCR: 10 (l; HhaI: 1,5 (l; Buffer: 2 (l; H2O: 18 (l). Điện di sản phẩm cắt enzyme trên thạch agaro 3%. So sánh với gene ruler TM100bp DNA lader 50 (g (code SM0241 - Fermentas) băng trên thạch sau khi đã nhuộm bằng ethidium bromide. 


2.2.2. Các chỉ tiêu sinh trưởng


Khối lượng của từng lợn được xác định vào thời điểm 2 và 5,5 tháng tuổi tương ứng với khối lượng bắt đầu và kết thúc thí nghiệm. Tăng khối lượng trung bình/ngày được xác định dựa vào khối lượng bắt đầu và kết thúc thí nghiệm. 


Độ dày mỡ lưng và độ dày cơ thăn được đo trên từng lợn sống bằng máy siêu âm Agroscan AL với đầu dò ALAL350 (ECM, France) ở vị trí từ xương sườn cuối cùng, cách đường sống lưng 6 cm theo phương pháp đo của Youssao và cs. (2002) trên lợn Piétrain RéHal. Ước tính tỷ lệ nạc thông qua độ dày mỡ lưng và độ dày cơ thăn bằng phương trình hồi quy được Bộ Nông nghiệp Bỉ khuyến cáo (1998):


  Y = 59,902386 - 1,060750 X1 + 0,229324 X2

Trong đó:



Y = Tỷ lệ nạc ước tính của thân thịt (%), 


X1 = Độ dày mỡ lưng (bao gồm cả da)
                  tính bằng mm,


X2 = Độ dày thăn thịt tính bằng mm. 


2.3. Phân tích số liệu 


Số liệu được xử lý bằng phần mềm SAS 9.1. Kiểm định mức độ phù hợp của tần số kiểu gen halothane quan sát bằng phép thử (2. Mô hình tuyến tính tổng hợp (GLM) được sử dụng để xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố thí nghiệm (kiểu gen, tính biệt, lứa) các chỉ tiêu sinh trưởng. Do số ngày cân khối lượng và đo độ dày mỡ lưng, cơ thăn và tỷ lệ nạc không hoàn toàn được thực hiện đúng 2,0 và 5,5 tháng tuổi nên số ngày nuôi thực tế tại thời điểm cân đo được sử dụng như hiệp phương sai. Yếu tố lứa được coi như khối để tăng hệ số xác định trong mô hình phân tích số liệu vì vậy sẽ không đề cập đến kết quả qua các lứa trong nghiên cứu này:


  yijkmn = ( + (i + (j + (k + (((()ij + (xijkm + (ijkmn

Trong đó:


yijkmn- giá trị quan sát thứ m của chỉ 
                 tiêu nghiên cứu ở kiểu gen i, tính
                  biệt j và lứa k


( - trung bình của chỉ tiêu nghiên cứu


(i - ảnh hưởng của kiểu gen i (CC và CT) 


(j-  ảnh hưởng của tính biệt j (đực và cái) 


(k-  ảnh hưởng của lứa k (1, 2, 3 và 4) 


(((()ij- ảnh hưởng tương tác giữa kiểu
              gen i và tính biệt j 


(xijkm- ảnh hưởng của số ngày nuôi (hiệp
                  phương sai)

(ijkmn - sai số ngẫu nhiên. 


Ước tính giá trị trung bình bình phương bé nhất (LSM), sai số của trung bình bình phương bé nhất (SE) bằng câu lệnh lsmeans với so sánh cặp bằng pdiff hiệu chỉnh Tukey.


3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN


3.1. Tần số kiểu gen halothane của đàn
       lợn Piétrain kháng stress


Trong tổng số 395 lợn được kiểm tra có 306 mang kiểu gen halothane CC, 88 mang kiểu gen CT và 1 mang kiểu gen TT với tỷ lệ tương ứng là 77,47; 22,28 và 0,25%. Nhờ có sự chọn lọc và ghép đôi giao phối theo kiểu gen halothane, tỷ lệ lợn mang kiểu gen TT đã giảm đáng kể (0,25%) (Bảng 1).


Nếu không có sự kiểm soát, chọn lọc và ghép đôi giao phối, tần số kiểu gen TT trong quần thể lợn Piétrain sẽ có tỷ lệ rất cao. Hanset và cs. (1983) đã tìm thấy tỷ lệ lợn đực và lợn cái mang kiểu gen TT tương ứng là 88,47% và 93,30%. Tổng số 1557 lợn Piétrain từ 3 Trung tâm kiểm định của Pháp có 128 CC, 334 CT và 1095 TT tương ứng 8,22; 21,45 và 70,33% (Mérour và cs., 2009). Tỷ lệ lợn mang kiểu gen TT ở Landrace ở Thuỵ Sĩ 17,70% năm 1978 xuống còn 1,1% năm 1983 (Schwrer, 1988). 


Bảng 1. Tần số kiểu gen mong đợi và thực tế ở đời sau với các kiểu giao phối khác nhau


		Công thức

		Kiểu gen

		Dung lượng mẫu

		Tần số kiểu gen quan sát

		Tần số kiểu gen lý thuyết

		P



		♂CC(♀CC

		CC

		185

		1,00

		1,00

		Exact fit



		

		CT

		0

		0

		0

		



		

		TT

		0

		0

		0

		



		♂CC(♀CT

		CC

		75

		0,61

		0,50

		0,011






		

		CT

		47

		0,39

		0,50

		



		

		TT

		0

		0

		0

		



		♂CT(♀CC

		CC

		36

		0,53

		0,50

		0,628



		

		CT

		32

		0,47

		0,50

		



		

		TT

		0

		0

		0

		



		♂CT(♀CT

		CC

		10

		0,50

		0,25

		0,016



		

		CT

		9

		0,45

		0,50

		



		

		TT

		1

		0,05

		0,25

		



		Tổng số

		

		395

		

		

		





Kết quả bảng 1 cho thấy 185 lợn (100%) mang kiểu gen CC sinh ra từ công thức ghép đôi giao phối theo kiểu gen halothane CC(CC. Tần số kiểu gen đời sau hoàn toàn giống với tần số kiểu gen mong đợi theo lý thuyết (Exact fit). Ngược lại, với công thức ghép đôi giao phối CT(CT thì tần số kiểu gen TT xuất hiện rất thấp (0,05) so với tần số mong đợi (0,25) trong khi đó kiểu gen CC lại xuất hiện với tần số cao gấp 2 lần (0,50) so với lý thuyết. Theo qui luật của Mendel, tỷ lệ kiểu gen ở đời sau trong kiểu giao phối này là CC, CT và TT với tần số tương ứng là 0,25; 0,5 và 0,25. Tuy nhiên tần suất quan sát được không theo qui luật Mendel (P = 0,016). Như vậy, các cá thể mang kiểu gen đồng hợp tử lặn TT có sức sống kém hơn nhiều so với các cá thể mang kiểu gen đồng hợp tự trội (CC) hoặc dị hợp tử (CT). Mặt khác, dung lượng mẫu bé (20 mẫu) có thể là nguyên nhân tần số quan sát không tuân theo qui luật Mendel.  


Với kiểu ghép đôi giao phối CT(CC, tần số kiểu gen ở đời sau phù hợp với lý thuyết (P=0,628). Với kiểu ghép đôi giao phối CC(CT, theo lý thuyết đời sau có 2 kiểu gen CC và CT với tần số tương ứng là 0,50 và 0,50. Tuy nhiên trong kết quả nghiên cứu này, tần số quan sát tương ứng là 0,61 và 0,39 (Bảng 1). Sự xuất hiện của kiểu gen CT thấp hơn so với lý thuyết (P = 0,011). Lợn mẹ mang allen T trong thời gian mang thai có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành và phát triển những bào thai có kiểu gen CT. Như vậy, việc sử dụng lợn mẹ có kiểu gen CT đã làm giảm số lượng cũng như tần số xuất hiện của đời sau mang kiểu gen CT. 


Như vậy, đối với cả 4 kiểu ghép đôi giao phối theo kiểu gen halothan, tần số xuất hiện các kiểu gen có chứa allene T trong thực tế đều thấp hơn so với lý thuyết. Kết quả của nghiên cứu này phù hợp với công bố của  Nguyễn Ngọc Tuân và Trần Thị Dân (2003). Nhóm tác giả này kết luận rằng sự xuất hiện của các kiểu gen halothane có chứa allele T rất thấp trong quần thể. Khi nghiên cứu tần số kiểu gen halothane trên lợn Landrace, Yorkshire và F1 (Landrace ( Yorkshire), Đinh Văn Chỉnh và cs. (1998) cũng tìm thấy kiểu gen TT xuất hiện với tần số rất thấp (các tỷ lệ tương ứng là 1,55; 16,67 và 0%). 


3.2. Sinh trưởng của lợn Piétrain kháng
       stress


Kiểu gen halothane không ảnh hưởng đến tất cả các chỉ tiêu nghiên cứu (P>0,05).


Bảng 2. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến khả năng sinh trưởng
của lợn Piétrain


		Chỉ tiêu

		Yếu tố

		R²
(%)



		

		Kiểu gen

		Tính biệt

		Lứa

		Kiểu gen ( Tính biệt

		



		Khối lượng 2 tháng tuổi

		NS

		NS

		***

		NS

		16,64



		Khối lượng 5,5 tháng tuổi

		NS

		NS

		NS

		NS

		16,94



		Tăng khối lượng trung bình/ngày

		NS

		NS

		NS

		*

		20,51



		Độ dày mỡ lưng

		NS

		*

		**

		NS

		26,59



		Độ dày cơ thăn

		NS

		**

		*

		NS

		27,90



		Tỷ lệ nạc

		NS

		NS

		*

		NS

		13,26





Ghi chú:  * P<0,05 ; ** P< 0,01 ; *** P<0,001 ; NS  P ≥ 0,05 ; R²  Hệ số xác định

Tính biệt chỉ ảnh hưởng đến độ dày mỡ lưng (P<0,05) và độ dày cơ thăn (P<0,01). Lứa đẻ có ảnh hưởng rõ rệt đến khối lượng lợn ở 2 tháng tuổi (P<0,001), độ dày mỡ lưng (P<0,01), độ dày cơ thăn và tỷ lệ nạc (P<0,05). Mặc dù kiểu gen và tính biệt không ảnh hưởng đến tăng khối lượng của lợn, nhưng lại tồn tại mối tương tác giữa 2 yếu tố này (P<0,05). Hệ số xác định (R) thấp nhất ở tỷ lệ nạc (13,26%) và cao nhất ở độ cơ thăn (27,90%) (Bảng 2).

3.2.1. ảnh hưởng của kiểu gen halothane
          (CC và CT)


Khối lượng 2 tháng tuổi của lợn mang kiểu gen CT có xu hướng cao hơn ở lợn mang kiểu gen CC. Tuy nhiên đến thời điểm 5,5 tháng tuổi lại có xu hướng ngược lai. Chính vì vậy mà tăng khối lượng và độ dày cơ thăn ở kiểu gen CC cũng có xu hướng cao hơn ở CT (Bảng 3). 


Tăng khối lượng ở lợn có kiểu gen CC có xu hướng cao hơn CT chính vì vậy độ dày mỡ lưng của lợn có kiểu gen CC cao hơn CT. Tương tự, độ dày cơ thăn ở kiểu gen CC cũng có xu hướng cao hơn. Mặc dù vậy, ảnh hưởng của kiểu gen halothane đến các chỉ tiêu nghiên cứu đều không có ý nghĩa thống kế (P>0,05).


3.2.2. ảnh hưởng của tính biệt (đực và cái)


Khối lượng 2 tháng tuổi của lợn cái và đực lần lượt là 13,90 và 13,33 kg; ở 5,5 tháng tuổi tương ứng là 70,96 và 69,87 kg. Tăng khối lượng trung bình/ngày ở lợn cái và đực tương ứng là 537,53 và 525,22 g (Bảng 4). Không có sự sai khác ở các chỉ tiêu này giữa lợn cái và đực (P>0,05). Ngược lại, mỡ lưng và cơ thăn ở lợn cái dày hơn so với đực (P<0,05). Mặc dù có độ dày mỡ lưng cao hơn, nhưng tỷ lệ nạc không có sự sai khác so với con đực vì dày cơ thăn ở lợn cái cao hơn. 


Schirvel và Hanset (1988), Leach và cs. (1996), Youssao và cs. (2002),  Hanset và cs. (1995) đã nghiên cứu ảnh hưởng của giới tính đến tăng khối lượng và tỷ lệ nạc. Các tác giả đều có chung kết luận rằng: tăng khối lượng ở lợn đực cao hơn lợn cái, nhưng tỷ lệ nạc lại thấp hơn. Tăng khối lượng và tỷ lệ nạc không có sự sai khác giữa lợn đực và lợn cái có thể do lợn đực trong nghiên cứu này đều là đực hậu bị (không thiến).


3.2.3. ảnh hưởng tương tác giữa kiểu gen
           halothan và tính biệt


Có sự khác biệt về tăng khối lượng giữa lợn đực và cái mang các kiểu gen halothane khác nhau (P<0,05). Lợn đực mang kiểu gen CT cho tăng khối lượng thấp nhất (500,11 g), ngược lại lợn đực mang kiểu gen CC lại cho tăng khối lượng cao nhất (550,32 g). Tuy nhiên không có sự sai khác về tăng khối lượng giữa lợn đực và cái mang kiểu gen CC so với lợn cái mang kiểu gen CC và CT (Bảng 5). ở các chỉ tiêu còn lại (khối lượng ở 2 và 5,5 tháng tuổi, độ dày mỡ lưng, cơ thăn và tỷ lệ nạc không có sự khác biệt (P>0,05); tuy nhiên lợn đực mang kiểu gen CT thành tích có xu hướng thấp hơn (Bảng 5).


Bảng 3. Năng suất sinh trưởng của lợn Piétrain theo kiểu gen halothane


		Chỉ tiêu

		CC

		

		CT



		

		n

		LSM

		SE

		

		n

		LSM

		SE



		Khối lượng 2 tháng tuổi (kg/con)

		125

		13,23

		0,33

		

		49

		14,00

		0,48



		Khối lượng 5,5 tháng tuổi (kg/con)

		59

		71,59

		1,22

		

		37

		69,24

		1,42



		Tăng khối lượng trung bình/ngày
từ 2,0 đến 5,5 tháng tuổi (g)

		55

		541,27

		9,43

		

		34

		521,48

		10,97



		Độ dày mỡ lưng ở 5,5 tháng tuổi (mm)

		74

		7,86

		0,20

		

		43

		7,74

		0,25



		Độ dày cơ thăn ở 5,5 tháng tuổi (mm)

		74

		49,37

		0,88

		

		43

		47,39

		1,06



		Tỷ lệ nạc ở 5,5 tháng tuổi (%)

		74

		62,89

		0,26

		

		43

		62,56

		0,32





      Ghi chú: Trong cùng một hàng, những giá trị trung bình không có chữ cái chung nhau, sai khác ở mức ý nghĩa P < 0,05


Bảng 4. Năng suất sinh trưởng của lợn Piétrain theo tính biệt


		Chỉ tiêu

		Cái

		

		Đực



		

		n

		LSM

		SE

		

		n

		LSM

		SE



		Khối lượng 2 tháng tuổi (kg/con)

		88

		13,90

		0,40

		

		86

		13,33

		0,41



		Khối lượng 5,5 tháng tuổi (kg/con)

		54

		70,96

		1,24

		

		42

		69,87

		1,41



		Tăng khối lượng trung bình/ngày
từ 2,0 đến 5,5 tháng tuổi (gram)

		50

		537,53

		9,55

		

		39

		525,22

		10,88



		Độ dày mỡ lưng ở 5,5 tháng tuổi (mm)

		63

		8,12a

		0,21

		

		54

		7,48b

		0,24



		Độ dày cơ thăn ở 5,5 tháng tuổi (mm)

		63

		50,38a

		0,91

		

		54

		46,38b

		1,02



		Tỷ lệ nạc ở 5,5 tháng tuổi (%)

		63

		62,85

		0,28

		

		54

		62,61

		0,31





       Ghi chú: Trong cùng một hàng, những giá trị trung bình không có chữ cái chung nhau, sai khác ở mức ý nghĩa P < 0,05


Bảng 5. Năng suất sinh trưởng của lợn Piétrain theo kiểu gen holothane và tính biệt 


		Chỉ tiêu

		CC(Cái

		CC(Đực

		CT(Cái

		CT(Đực



		

		N

		LSM

		SE

		n

		LSM

		SE

		n

		LSM

		SE

		n

		LSM

		SE



		Khối lượng 2 tháng tuổi (kg/con)

		64

		13,36

		0,43

		61

		13,10

		0,45

		24

		14,44

		0,67

		25

		13,56

		0,66



		Khối lượng 5,5 tháng tuổi (kg/con)

		35

		70,47

		1,48

		24

		72,72

		1,80

		19

		71,45

		1,95

		18

		67,02

		2,05



		Tăng khối lượng trung bình/ngày từ 2,0 đến 5,5 tháng tuổi (g)

		32

		532,22ab

		11,41

		23

		550,32b

		13,93

		18

		542,84ab

		15,09

		16

		500,11a

		15,83



		Độ dày mỡ lưng ở 5,5 tháng tuổi (mm)

		41

		8,10

		0,26

		33

		7,62

		0,29

		22

		8,14

		0,33

		21

		7,34

		0,36



		Độ dày cơ thăn ở 5,5 tháng tuổi (mm)

		41

		50,98

		1,12

		33

		47,76

		1,23

		22

		49,79

		1,40

		21

		45,00

		1,53



		Tỷ lệ nạc ở 5,5 tháng tuổi (%)

		41

		63,01

		0,34

		33

		62,78

		0,37

		22

		62,68

		0,42

		21

		62,44

		0,46





        Ghi chú: Trong cùng một hàng, những giá trị trung bình không có chữ cái chung nhau, sai khác ở mức ý nghĩa P < 0,05


4. KẾT LUẬN


Việc ghép đôi giao phối đã có ảnh hưởng tới tần số kiểu gen đời sau. ở công thức ghép đôi giao phối CC(CT và CT(CT, tần kiểu gen có chứa allen T ở đời sau đã giảm xuống, ở 2 công thức còn lại (CC(CC và CT(CC) tần số kiểu gen ở đời sau xuất hiện phù hợp với tần số lý thuyết. Trong công thức ghép đôi giao phối, nếu con đực là CT và con cái là CC, tần số các kiểu gen ở đời sau xuất hiện sẽ phù hợp với lý thuyết (P=0,628), ngược lại nếu con đực là CC và con cái là CT, các cá thể có kiểu gen chứa allen T sẽ xuất hiện với số lượng thấp hơn so với lý thuyết.


Kiểu gen halothane (CC và CT) không ảnh hưởng đến các chỉ tiêu khối lượng ở 2 và 5,5 tháng tuổi, tăng khối lượng, độ dày mỡ lưng, độ dày cơ thăn và tỷ lệ nạc. Tính biệt chỉ ảnh hưởng đến độ dày mỡ lưng và độ dày cơ thăn. Lợn đực mang kiểu gen CT có tăng khối lượng thấp nhất.


Lời cảm ơn


Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hỗ trợ kinh phí để thực hiện nghiên cứu này; Ban giám đốc và tập thể cán bộ công nhân viên Xí nghiệp Chăn nuôi Đồng Hiệp, Hải Phòng đã phối hợp và tạo điều kiện để theo dõi và thu thập các thông tin của đàn lợn; PGS. TS Nguyễn Viết Không, PGS. TS Phan Xuân Hảo và ThS Nguyễn Hoàng Thịnh đã có những đóng góp quý báu để hoàn thiện quy trình PCR, tách triết ADN; học viên cao học Nguyễn Thị Hải đã hỗ trợ trong việc phân tích mẫu.
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